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Kết quả nghiên cứu ở đây cho thấy tỷ lệ bệnh nhân 
lao trẻ em đến từ nông thôn chiếm tỷ lệ cao hơn thành 
thị có lẽ đã phần nào phản ánh lên tác động qua lại 
của tình hình mắc lao với nơi có điều kiện kinh tế, vệ 
sinh môi trường là nông thôn hiện nay còn thấp kém 
hơn thành thị. Kết quả nghien cứu ở đây cũng phản 
ánh nhóm trẻ em < 5 tuổi và nhóm 6-11 tuổi (nhóm 
học sinh Tiểu học) chiếm tỷ lệ cao hơn ở trẻ lớn hơn 
(tuổi học sinh Trung học cơ sở) điều này cảnh báo cho 
chúng ta về nhóm đối tượng cần ưu tiên trong giám sát 
phòng chống lao trẻ em hiện nay. 

Trong số trẻ em vào điều trị lao thì có tới 35,7% 
mắc suy dinh dưỡng, tỷ lệ này cao hơn rất nhiều so với 
tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng ở cộng đồng và có 60,7% 
mắc thiếu máu, đồng thời khi tính đến giá trị trung bình 
của Hemoglobin của trẻ em mắc lao thì thấy giảm dưới 
ngưỡng bình thường, như vậy bệnh lao ở trẻ em và 
thiếu máu ở đây là có liên quan với nhau, tuy nhiên 
trong một nghiên cứu cắt ngang thì chưa thể nói là 
bệnh nào có trước và là điều kiện thuận lợi cho bệnh 
nào ở đây. Cũng tương tự như vậy, nếu triển khai một 
nghiên cứu thuần tập thì có thể biết được mối quan hệ 
thiếu dinh dưỡng ở trẻ em lao. Nhưng dù sao nghien 
cứu này cũng đã cảnh báo rằng cần quan tâm đến 
phục hồi dinh dưỡng cho trẻ em điều trị lao để nâng 
cao hiệu quả điều trị.  
Kết luận 
- Tỷ lệ bệnh nhân lao trẻ em là nam cao hơn nữ và 

đến từ nông thôn chiếm tỷ lệ cao hơn thành thị, nhóm 
trẻ em < 5 tuổi và nhóm 6-11 tuổi (nhóm học sinh Tiểu 

học) chiếm tỷ lệ cao hơn ở trẻ lớn hơn (tuổi học sinh 
Trung học cơ sở). 

- Trong số trẻ em vào điều trị lao thì có tới 35,7% 
mắc suy dinh dưỡng, có tỷ lệ thiếu máu lên tới 
60,7%.Trong đó trẻ em mắc lao sơ nhiễm và nhóm trẻ 
em mắc lao phổi đều mắc suy dinh dưỡng và mắc 
thiếu máu cao hơn các nhóm mắc lao khác. 
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NGHIÊN CỨU TỶ LỆ ĐIẾC NGHỀ NGHIỆP CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI XƯỞNG IN 

 
Nguyễn Đăng Quốc Chấn  

TÓM TẮT 
Đặt vấn đề: Điếc nghề nghiệp là bệnh nghề nghiệp 

rất thường gặp trong môi trường lao động tại Việt nam 
và đang có xu hướng gia tăng. Tình trạng ô nhiễm 
tiếng ồn thường xuyên và lâu dài, (8 giờ/ngày, trên 6 
tháng) gây nên giảm sức nghe do bị thương tổn khó hồi 
phục của tế bào lông ngoài của cơ quan corti ở tai 
trong. Do vậy cần có sự quan tâm đầy đủ, đúng mức 
tình trạng giảm sức nghe của công nhân và từ đó có 
các biện pháp phòng chống hiệu quả hơn. 

Mục tiêu: Đánh giá mức độ ô nhiễm tiếng ồn và 
giảm thính lực của công nhân ngành In trong 4 năm 
2005- 2008 

Phương pháp nghiên cứu: cắt ngang mô tả, tiêu chí 
chọn mẫu: 202 điểm môi trường lao động (MTLĐ) có 
tiếng ồn cao, sau đó chọn 300 người lao động (NLĐ) 
làm việc trong các MTLĐ có tiếng ồn trên 85dBA tại 
các xưởng sản xuất thuộc ngành nghề In. 

 Thời gian thực hiện: từ tháng 01/2010 đến 12/2012. 
Kết quả: Ngành In có tỷ lệ số điểm ồn vượt là 

32,7%, có mức độ ô nhiễm tiếng ồn cao vượt mức về 
cường độ cao nhất 10dBA. 

Tỷ lệ ĐNN In 17%. 

Kết luận: Trong ngành nghề In cho thấy, đo 3 điểm 
môi trường lao động thì có 1 điểm vượt mức cho phép 
và trong 6 NLĐ ở môi trường tiếng ồn cao vượt mức thì 
có 1 bị ĐNN. Khi NLĐ làm việc tăng thêm 1 năm thì 
nguy cơ bị ĐNN tăng lên 1,5 lần.  
summary 
Background: Noise-Induced Hearing Loss still 

increasing gradually because of noise-expose 
enviroment. How to protect hearing of workers. Noise-
Induced Hearing Loss are common occupational 
diseases, they are still increasing gradually because of 
many reasons. 

Objectives: To assess noise-exposed level and 
noise-induced hearing loss incidence. 

Methods: Descriptive crossed sectional study of 
750 workers which have been worked in the 
companies of Printing Branches in HCM City. 

Results: Noise –exposed Printing 32,7%. Noise –

induced hearing loss incidence Printing 17%;. Working 
more than 1 year, NIHL more than 1,5 time. 

Conclusions: Test from 2 position, they have one 
over noise-exposed level. Noise –exposed level of 
Printing is highest 32,7%- 95dBA Noise –induced 
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hearing loss incidence increase from Printing 
worker.The finding NIHL is not decreasing gradually  
ĐẶT VẤN ĐỀ 
Điếc nghề nghiệp là bệnh nghề nghiệp rất thường 

gặp đứng thứ hai sau bệnh bụi phổi trong môi trường 
lao động tại Việt nam, tuy nhiên trên địa bàn TPHCM 
nó chiếm vị trí hàng đầu trong 25 bệnh nghề nghiệp 
được đưa ra Hội đồng Giám định Y khoa hàng 
năm(1)(4)(8). Do nhiều yếu tố khách quan và chủ quan 
khác nhau, dù các cấp liên quan trong việc chăm sóc 
sức khoẻ người lao động có nhiều cố gắng, nỗ lực ở 
các chừng mực khác nhau nhưng tỷ lệ mắc bệnh điếc 
nghề nghiệp do tiếng ồn vẫn không thuyên giảm, do 
vậy cần có đánh giá mức độ điếc nghề nghiệp do tiếng 
ồn và các yếu tố liên quan để giúp cho các nhà chuyên 
môn, nhà quản lý và người lao động có sự quan tâm 
đầy đủ, đúng mức và có các biện pháp kịp thời để 
phòng chống hiệu quả hơn trong chương trình bảo tồn 
sức nghe nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống cho 
người lao động. 
ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  
Phương pháp nghiên cứu: cắt ngang mô tả 
Tiêu chí chọn mẫu: 458 điểm MTLĐ có tiếng ồn 

cao, sau đó chọn 750 NLĐ làm việc trong các MTLĐ 
có tiếng ồn trên 85dBA tại các nhà máy, xí nghiệp, 
phân xưởng sản xuất thuộc ngành nghề In. 

Thời gian thực hiện: từ tháng 01/2010 đến 12/2012. 
Xử lý số liệu thống kê, tổng hợp: Dữ kiện được nhập 

bằng phần mềm EPIDATA 3.0. Phân tích số liệu bằng 
phần mềm STATA 10.0 
KẾT QUẢ  
1. Mức độ ô nhiễm tiếng ồn. 
Bảng1. Mức độ ô nhiễm tiếng ồn về số lượng 

TT Ngành nghề Số đo 
Tiêu 
chuẩn 

Độ ồn vượt mức 
Vượt mức Tỉ lệ% 

1 Về cường độ(dBA) 95 85 10 11,7 
2 VÒ sè l−îng(®iÓm) 202 136 66 32,7 
Nhận xét: Mức độ ô nhiễm tiếng ồn cao của Ngành 

In có tỷ lệ số điểm ồn vượt 32,7%, như vậy khi đo 3 
điểm thì trung bình có 1 điểm vượt quá mức ồn theo 
quy định là 85dBA.  

TỶ LỆ ĐNN 
Tỷ lệ phân bố giới tính 
Bảng 2. Tỷ lệ ĐNN ở giới tính các ngành nghề 

 Tần suất Tổng số Tỷ lệ% 
Nữ 6 73 8,2 
Nam 45 227 19,8 

Tổng cộng 51 300 17 
Nhận xét: Tỷ lệ ĐNN In là 17%. Như vậy,trong 6 

NLĐ làm việc trong môi trường tiếng ồn cao này có 1 
người bị ĐNN 

Tỷ lệ ĐNN ở nam giới trong ngành Thép là 19,8% 
gấp 2,4 lần so với nữ 8,2%. Sự khác biệt này có ý 
nghĩa thống kê với phép kiểm chi bình phương là 
p<0,001; PR=3.4; KTC 95% (1.1-5.4). 

Bảng 3. Tuổi đời và tuổi nghề bị ĐNN (năm) 
Tuổi bị 
§NN  

Tuổi 

Toàn bộ Nữ Nam 
Trung 
bình 

Độ lệch 
chuẩn 

Trung 
bình 

Độ lệch 
chuẩn 

Trung 
bình 

Độ lệch 
chuẩn 

Tuổi 
nghề  

17 8,2 19 9.3 17 8.1 

Tuổi đời 44 7.5 47 4.7 43 7.8 
Nhận xét: Có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê 

(p<0,05) về tuổi nghề ở 2 giới.  
Tuổi nghề NLĐ ngành In là 17 năm. Về tuổi nghề 

của từng giới trong từng ngành nghề với phương sai có 
sự khác biệt nên dùng phép kiểm phi tham số Krusal-
Kwallis  

Tuổi nghề NLĐ nữ là 19 năm.Tuổi nghề NLĐ nam 
là 17 năm. 
BÀN LUẬN 
Mức độ ô nhiễm tiếng ồn. 
Mức độ ô nhiễm tiếng ồn cao của Ngành In có tỷ lệ 

số điểm ồn vượt 32,7%, như vậy khi đo 3 điểm thì trung 
bình có 1 điểm vượt quá mức ồn theo quy định là 
85dBA.  

Trước đây, ngành Dệt-may cũng có MTLĐ khá cao, 
theo kết quả nghiên cứu của tác giả Đặng Xuân Hùng 
năm 2000 là 64% (4), Hầu hết tại các phân xưởng, 
không có các biện pháp kiểm soát tiếng ồn, chống lan 
truyền, giảm sự dội âm và giảm rung như: Lắp đặt 
miếng đệm, dựng những vách ngăn, lắp đặt vật liệu 
hấp thu âm thanh, lắp đặt vật liệu chống rung, dầu bôi 
trơn. v.v...  

Cường độ ồn trung bình tính theo dBA được đo tại 
nơi NLĐ đang làm việc ở các phân xưởng, cơ sở sản 
xuất có tiếng ồn cao của các ngành nghề cũng khác 
nhau. Điều này phần nào giải thích được tỷ lệ mắc 
bệnh ĐNN cũng khác nhau tương ứng với mức độ trên 

Tỷ lệ ĐNN 
Tỷ lệ ĐNN In là 17%. Như vậy,trong 6 NLĐ làm 

việc trong môi trường tiếng ồn cao này có 1 người bị 
§NN 

Tỷ lệ ĐNN ở nam giới trong ngành Thép là 19,8% 
gấp 2,4 lần so với nữ 8,2%. Sự khác biệt này có ý 
nghĩa thống kê với phép kiểm chi bình phương là 
p<0,001; PR=3.4; KTC 95% (1.1-5.4). 

Là ngành có nhiều công việc nguy hiểm, chế độ 
độc hại cao, có tiếng ồn cao nhưng không nặng nhọc 
nên nên tỷ lệ ĐNN ở nữ khá cao  

Những NLĐ làm việc trong môi trường tiếng ồn cao 
của ngành Dệt-May chiếm tỷ lệ bị bệnh ĐNN là 21%%, 
theo kết quả nghiên cứu của tác giả Đặng Xuân Hùng 
năm 2000 là 15% (4), điều này cho thấy mức độ ĐNN 
trong ngành này có tăng lên rõ rệt. 

Có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05) về 
tuổi nghề ở 2 giới.  

Tuổi nghề NLĐ ngành In là 17 năm. Về tuổi nghề 
của từng giới trong từng ngành nghề với phương sai có 
sự khác biệt nên dùng phép kiểm phi tham số Krusal-
Kwallis  

Tuổi nghề NLĐ nữ là 19 năm.Tuổi nghề NLĐ nam 
là 17 năm. 

Do luật lao động nên tuổi lao động nam là 60 tuổi 
nhiều hơn 5 tuổi so với nữ 55 tuổi. Vì thế cũng có sự 
khác biệt về tuổi đời bị ĐNN ở 2 giới, nam là 43 tuổi 
cao hơn nữ 41 tuổi. Có sự khác biệt về tuổi đời giữa 
các nhóm ngành nghề.Như đã phân tích ở trên, vì có 
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số lượng đông là nam (75,7%) nên tuổi đời bị ĐNN 
ngành In là 44 năm 

Khi NLĐ ngành Inlàm việc 1 năm trong môi trường 
ồn thì tỷ lệ ĐNN tăng lên 1,5 lần, với p<0,001. 

Tuổi đời bị ĐNN ngành In là 44 năm; Về tuổi đời 
của từng giới với phương sai có sự khác biệt nên dùng 
phép kiểm phi tham số Krusal-Kwallis.  

Tuổi đời NLĐ nữ ngành In là 47năm. Tuổi đời NLĐ 
nam là 43 năm 
KẾT LUẬN  
 Trong ngành nghề In cho thấy, đo 3 điểm môi 

trường lao động thì có 1 điểm vượt mức cho phép và 
trong 6 NLĐ ở môi trường tiếng ồn cao vượt mức thì có 
1 bị ĐNN. Khi NLĐ làm việc tăng thêm 1 năm thì nguy 
cơ bị ĐNN tăng lên 1,5 lần.  
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định lượng thyroglobulin huyết thanh  

bệnh nhân ung thư tuyến giáp thể biệt hoá điều trị bằng iốt phóng xạ (I-131) 
 

Mai Trọng Khoa 
Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu - Bệnh viện Bạch Mai 

Tóm tắt 
Mục tiêu nghiên cứu: Định lượng nồng độ 

thyroglobulin (Tg), antithyroglobuln ở (antiTg) người 
bình thường làm chỉ số để tham chiếu trong lâm sàng. 
2. Xác định nồng độ Tg và antiTg ở bệnh nhân UTTG 
thể biệt hóa điều trị bằng I-131.  

Đối tượng nghiên cứu: 1. Nhóm người bình thường 
trưởng thành, khoẻ mạnh tuổi từ 18-45. 2. Nhóm bệnh 
nhân UTTG thể biệt hoá điều trị I-131 tại TT Y học hạt 
nhân và Ung bướu BV Bạch Mai.  

Kết quả nghiên cứu: 1. Nồng độ Tg huyết thanh 
(Median) ở người bình thường, trưởng thành: 10,35 (0- 
12,68 ng/ml), nồng độ antiTg huyết thanh trung bình: 
16,85 ± 3,96 IU/ml (0- 27,24 IU/ml). 2. Nồng độ Tg 
(Median) trước điều trị ở nhóm bệnh nhân (BN) có di 
căn xa: 389,22 ng/ml, nhóm di căn hạch: 85,47 ng/ml, 
nhóm chưa di căn: 57,32 ng/ml. Sau điều trị 1 lần nồng 
độ Tg của BN giảm còn 58,35 ng/ml, sau 2 lần còn 
36,52 ng/ ml. Nồng độ antiTg (Median) ở những BN 
không di căn: 45,30 IU/ml, di căn hạch: 79,65, di căn 
xa: 198,53 IU/ml. Tỷ lệ anti Tg dương tính ở các bệnh 
nhân UTTG thể biệt hoá là 72/219 (32,8%).  

Kết luận: Định lượng Tg và antiTg có giá trị cao 
trong đánh giá kết quả điều trị, theo dõi và tiên lượng ở 
bệnh nhân UTTG thể biệt hoá điều trị bằng I-131. 
Summary 

Objectives: 1. Evaluating serum thyroglobulin (Tg) 
concentrations, antithyroglobulin (anti-Tg) in healthy 
people for reference documents in clinical practice.  

2. Measuring Tg and antiTg concentrations in the 
serum of patient with differentiated thyroid carcinoma 
after I-131 therapy.  

Patients: 1. The group of healthy adults aging 18-
45.  

2. The group of differentiated thyroid carcinoma 
patients treated by radioiodine in the Nuclear Medicine 
and Oncology Center of Bach Mai hospital. 

Results: 1. In the normal adults, median serum Tg 
concentrations was 10,35 (0-12,68 ng/ml), serum anti-
Tg was 16,85 ± 3,96 IU/ml (0- 27,24 IU/ml).  

2. Before treatment, median serum Tg level of 
patients with distant metastases, regional lymph node 
metastases, no metastatics was 389,22 ng/ml, 85,47 
ng/ml and 57,32 ng/ml, respectively. The serum Tg 
concentrations of the patients decreased to 58,35 
ng/ml and to 36,52 ng/ ml after the first and second 
treatment, respectively. Median anti-Tg concentrations 
in patients without was metastases 45,30 IU/ml, in 
patients with regional lymph node metastases was: 
79,65 and with distant metastases: 198,53 IU/ml. The 
rate of positive serum anti-Tg in the differentiated 
thyroid carcinoma patients was 72/219 (32,8%). 


